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Tóm tắt

Giải toán là một hoạt động chủ yếu trong học toán. Các bài toán là một phương tiện hữu hiệu để học sinh có thể áp dụng các tri thức Toán học vào cuộc sống từ đó góp phần nâng cao các kĩ năng cuộc sống thông qua các tri thức lĩnh hội ở trường phổ thông. Bài báo này sẽ đưa ra một số loại bài toán thường gặp trong chương trình môn Toán phổ thông, đặc biệt là các bài toán thực tế. Việc phân tích chương trình và sách giáo khoa toán hiện hành (lớp 10 đại trà) sẽ làm rõ hai vấn đề sau: các mục tiêu giáo dục liên quan đến việc áp dụng các tri thức Toán học vào cuộc sống được yêu cầu ở trường phổ thông hiện nay cũng như thực trạng của việc triển khai ND dạy học này trong sách giáo khoa. Cuối cùng bài báo đề xuất một quy trình dạy học giải các bài toán thực tiễn nhằm giúp học sinh có thể áp dụng kiến thức Toán trong thực tiễn hỗ trợ phát triển các kĩ năng cuộc sống của mình.

I. Mở đầu

Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê 2004) định nghĩa kĩ năng như khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế. Từ điển Le Petit Robert (1996) lại định nghĩa kĩ năng như khả năng thành công trong các công việc dự định tiến hành, trong việc giải quyết các vấn đề thực tế; khả năng, kinh nghiệm trong việc thực hiện một hoạt động trí tuệ hay nghệ thuật. Hai định nghĩa này đã nêu lên hai đặc điểm của kĩ năng: vận dụng các kiến thức đã có vào một vấn đề trong thực tế.  

Kỹ năng cuộc sống là những kỹ năng cần có cho hành vi lành mạnh, tích cực cho phép đối mặt với những thức thách của cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng cuộc sống bao gồm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng quan hệ, kỹ năng giải quyết vấn đề, thiết lập mục tiêu, suy nghĩ tích cực, kiểm soát tình cảm, quyết đoán, phát triển lòng tự trọng, tránh áp lực đồng đẳng v.v...

Với bốn tiêu chí học tập học để biết; học để làm; học để sống; học để tồn tại tổ chức UNESCO đã phân các kĩ năng cuộc sống mà giáo dục (GD) PT cần trang bị cho học sinh (HS) thành bốn nhóm (theo http://portail.unesco.org): kĩ năng để hoàn thiện cá nhân, kĩ năng để sống trong cộng đồng, kĩ năng để đối mặt với sự thay đổi kinh tế, kĩ năng để làm việc nhóm. 

Dạy học (DH) giải quyết vấn đề thông qua việc giải các bài toán trong Toán học là một trong các hoạt động chủ yếu trong DH Toán. Do đó việc giải các BTNDTT sẽ hỗ trợ HS hình thành và phát triển kĩ năng cuộc sống. Yêu cầu DH nội dung (ND) này đối với giáo viên (GV) Toán phổ thông (PT) như thế nào? Chương trình (CT) môn Toán PT đặt những yêu cầu, mục tiêu gì cho việc DH chủ đề này? Các mục tiêu đó được triển khai và thể hiện trong sách giáo khoa (SGK) Toán như thế nào? Thế nào là bài toán, bài toán có ND thực tiễn (BTNDTT)? Quy trình DH chúng được triển khai trong SGK như thế nào? Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời một phần các câu hỏi này. 

II. Phân loại các bài toán

II.1. Bài toán và một số cách phân loại bài toán

Theo Lê văn Tiến (2006), việc phân biệt một cách rõ nét hai khái niệm Bài toán và Bài tập là một việc khá khó khăn và phức tạp. SGK Việt Nam hiện hành không phân biệt hai từ này và chỉ dùng từ bài tập để chỉ các đề bài toán ra cho HS, dù chúng là các ứng dụng trực tiếp từ các tri thức lí thuyết (ví dụ như áp dụng các công thức định thức D, Dx, Dy để giải một hệ PT bậc nhất hai ẩn) hay chúng đòi hỏi một quá trình giải phức tạp hơn yêu cầu  mô hình hóa một vấn đề thực tiễn thành một bài toán mà HS có thể áp dụng trực tiếp các công thức trên. SGK của một số nước có nền giáo dục tiên tiến như thường phân biệt hai từ này. Ví dụ SGK Pháp, trong phần dành cho HS làm việc ở nhà, Bouvier (2000) phân chia các đề bài thành hai phần: phần bài tập bài tập và phần bài toán. Phần bài tập bao gồm các câu hỏi áp dụng trực tiếp phần lí thuyết. Phần bài toán bao gồm việc giải quyết nhiều vấn đề xuất phát từ cuộc sống thực tiễn, đòi hỏi sự mô hình hóa chúng để đưa về các bài tập. 

Các giáo trình phương pháp DH môn Toán trong các trường sư phạm hiện nay cũng chưa thống nhất về cách dùng hai từ này. Ta có thể gặp trong phần các tình huống điển hình trong DH Toán cụm từ DH giải bài tập Toán học (Nguyễn Bá Kim 2006) hoặc DH giải các bài toán (Lê Văn Tiến 2006). 

Trần Thúc Trình đã phân biệt hai khái niệm bài tập và bài toán như sau:

Để giải bài tập chỉ cần yêu cầu áp dụng máy móc các kiến thức, quy tắc hay thuật toán đã học. Nhưng đối với bài toán để giải được phải tìm tòi, giữa các kiến thức có thể sử dụng và việc áp dụng để sử lí các tình huống còn có một khoảng cách, vì các kiến thức đó không dẫn trực tiếp đến phương tiện xử lí thích hợp. Muốn sử dụng được những điều đã biết, cần phải kết hợp, biến đổi chúng, làm cho chúng thích hợp với tình huống (Trần thúc Trình 2003).

Herr và Johnson (1994) khi bàn về giải bài toán đã phân biệt hai khái niệm này như sau giải bài tập thường chủ yếu yêu cầu HS lặp lại các phương pháp đã được học khi giải các ví dụ tương tự. Bài toán thường khó hơn nhiều và HS thường không biết trước được các kiến thức nào đã học sẽ được sử dụng để giải chúng.

Trong báo cáo này chúng tôi sử dụng quan niệm coi bài tập là một trường hợp riêng của bài toán của Lê Văn Tiến (2006) và bài toán (BT) được hiểu là  tất cả những câu hỏi cần giải đáp về một kết quả chưa biết mà ta cần tìm từ một số dữ kiện, hoặc về việc xác định một phương pháp cần khám phá để nhờ đó thu được một kết quả đã biết (Từ điển Petit Robert).

II.2. Phân loại các bài toán

Tùy theo mục đích DH, các BT có thể được phân loại theo cách nhị phân như sau: BT thuộc dạng có thuật toán và BT không có thuật toán tổng quát; BT mở và BT đóng; BT tìm tòi và BT chứng minh; BTNDTT và BT Toán học.

Sự phân chia này thường dựa trên hai hướng có xu hướng đối lập, mang tính chất tương đối, và có thể được chia nhỏ nữa tùy theo các tiêu chí đặt ra. Ví dụ trong lí thuyết thuật toán, các BT được chia nhỏ hơn như sau: các BT không có thuật toán, các BT có thuật toán có độ phức tạp cấp lũy thừa, các BT có độ phức tạp cấp đa thức (Nguyễn Chí Thành 2005).  

II.3. Chức năng của bài toán trong dạy họcToán phổ thông 

Tri thức Toán học không phải được cho sẵn mà phải được kiến tạo, xây dựng bắt đầu từ hoạt động giải toán của HS. 

Chính HS tự mình xây dựng các kiến thức Toán học thông qua hoạt động giải các BT. Học Toán là học nêu lên, học trình bày và học giải quyết các BT; học xem xét lại các BT dưới ánh sáng của những công cụ lí thuyết nảy sinh từ chính nhu cầu giải quyết các vấn đề. (Lê Văn Tiến 2006, trang 175).

Như vậy, hoạt động giải các BT - giá mang các tri thức đóng vai trò trung tâm trong hoạt động học Toán. 

Trong các chức năng của BT trong việc DH Toán như tạo đông cơ; hoạt hóa kiến thức cũ; phương tiện đưa vào kiến thức mới; củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng và kĩ xảo Toán học; phát triển năng lực tư duy và phẩm chất tư duy; công cụ chẩn đoán biểu tượng của HS về một khái niệm; cho phép làm rõ vai trò ý nghĩa thực tiễn của tri thức Toán học,cho phép tiếp cận DH mô hình hóa và bằng mô hình hóa  (Lê Văn Tiến 2006, trang 182) chúng tôi đặc biệt quan tâm đến làm rõ vai trò ý nghĩa thực tiễn của Toán học vì như chúng tôi đã chỉ ra ở trên, chúng góp phần phát triển các kĩ năng cuộc sống của HS.

II.4.Bài toán có ND thực tiễn, bài toán phỏng thực tiễn và bài toán Toán học. 

Khi xem xét các BT theo quan điểm gắn với NDTT, Coulange (1998) đã phân biệt ba khái niệm khác nhau về BT như sau:

	Kiểu bài toán
	Các dữ kiện, biến, yêu cầu, câu hỏi, mối quan hệ

	BT thực tiễn
	Yếu tố của thực tiễn thực

	BT phỏng thực tiễn
	Mô phỏng (hay phản chiếu) của thực tiễn thực

	BT Toán học
	Diễn tả bằng ngôn ngữ và kí hiệu Toán học


Hình 1. Một cách phân loại bài toán

Thuật ngữ thực tiễn ở đây không chỉ bao hàm thực tiễn của cuộc sống đời thường mà còn cả thực tiễn trong các ngành khoa học khác (ví dụ trong các môn vật lí, hóa học, sinh học) và ngay cả thực tiễn của lịch sử Toán học (Nguyễn Chí Thành 2005). Vậy thì thế nào là BTNDTT, BT phỏng thực tiễn và BT Toán học?

Theo Lê Văn Tiến BTNDTT là BT mà các dữ kiện, các biến, các yêu cầu, các câu hỏi, các mối quan hệ,…chứa đựng trong BT đều là các yếu tố của thực tiễn ‘’thực’’; BT phỏng thực tiễn là BT mà các dữ kiện, các biến, các yêu cầu, các câu hỏi, các mối quan hệ,…không phải là các yếu tố của thực tiễn ‘’thực’’ mà chỉ là sự mô phỏng (hay phản chiếu) của thực tiễn này.[…] Sự sai biệt [giữa BTNDTT và BT phỏng thực tiễn] là hệ quả của hệ thống dạy học. Chẳng hạn, giá trị của các dữ kiện được cho trong bài toán thường được chọn sao cho việc tính toán không quá phức tạp, kết quả giải (đáp số) đẹp hơn (trang 166). Như vậy các BT có áp dụng tri thức Toán trong CT Toán PT sẽ chủ yếu là các BT phỏng thực tiễn.   

Các bài toán phỏng thực tiễn này được triển khai như thế nào trong CT (CT) và SGK môn Toán phổ thông? Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi giới hạn nghiên cứu cho DH Toán ở lớp 10, CT đại trà đang được áp dụng cho tất cả các trường trung học PT trên toàn quốc. 

III. Dạy học các bài toán có ND thực tiễn trong CT và sách giáo khoa môn Toán hiện nay 

Chúng tôi xét ba cấp độ phân tích liên quan đến ND DH giải các BTNDTT:


Hình 2. Cấp độ phân tích một tri thức Toán học trong một thể chế DH

Việc phân tích theo các cấp độ này sẽ cho phép thấy được các yêu cầu của thể chế đào tạo GV Toán PT (các trường, khoa Sư phạm) đối với việc DH giải các BTNDTT và sau đó đối chiếu với việc triển khai chúng trong CT và SGK Toán. Tài liệu được lựa chọn khi phân tích CT đào tạo là các giáo trình PPDH của các trường Đại học Sư phạm và các sách hướng dẫn GV của bộ GD & ĐT ban hành.   

III.1. Về ND đào tạo giáo viên liên quan đến DH các BTNDTT

ND CT đào tạo GV toán PT đã nhấn mạnh vai trò của BT trong việc hình thành các tri thức Toán học ở HS. Một trong các nguyên tắc DH toán chính là nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn. 

Cần làm cho HS làm toán có ND thực tiễn như giải những BT bằng cách lập PT, giải toán cực trị, đo những khoảng cách không tới được bằng cách dùng những hàm số lượng giác hay việc giải các BT góp phần hình thành, củng cố tri thức, kĩ năng, kĩ xảo ở những khâu khác nhau của quá trình DH, kể cả kĩ năng ứng dụng Toán học vào thực tiễn. (Nguyễn Bá Kim 2006).

Lê Văn Tiến (2006) nhấn mạnh hai mục đích khi DH các BTNDTTlàm cho HS ý thức được nguồn gốc của Toán học: dù Toán học là một khoa học suy diễn, nhưng phần lớn các tri thức Toán học đều nảy sinh từ thực tiễn, là công cụ hay phương tiện giải quyết các vấn đề của thực tiễn; nhấn mạnh đặc trưng của khoa học Toán học cũng như mục tiêu của DH toán: Toán học là một khoa học công cụ. DH toán không chỉ đơn thuần là DH các tri thức Toán học thuần túy mà còn dạy cách vận dụng các tri thức này vào việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn, từ đó hình thành và phát triển ở HS thói quen và khả năng vận dụng Toán học vào thực tiễn. 

Các sách giáo viên hướng dẫn DH do bộ GD & ĐT ban hành cũng nhấn mạnhVới yêu cầu tăng cường rèn luyện kĩ năng thực hành, CT [môn Toán] quy định rõ: […] Biết giải các BT bằng cách lập PT […] chú ý đến các BT có ND thực tế và ND gắn với các môn học khác. So sánh với khái niệm về kĩ năng cuộc sống trình bày ở phần trên, CT đào tạo GV nhấn mạnh và coi việc phát triển ở HS thói quen và khả năng vận dụng Toán học vào thực tiễn sẽ hỗ trợ việc hình thành và phát triển các kĩ năng cuộc sống của HS.

III.2. Nhận xét về CT môn Toán PT hiện hành (lớp 10). 

Trong phần các mục tiêu chung của DH Toán PT có sự hiện diện của kĩ năng vận dụng các kiến thức Toán học trong cuộc sông: Môn Toán ở THPT cần giúp HS […] 2. về Kĩ năng […] Giải toán và vận dụng Toán học trong học tập và đời sống (trang 92). Mục tiêu này được cụ thể hóa trong phần trình bày chi tiết trong bảng sau:

	Chủ đề
	Mức độ cần đạt
	Ghi chú

	III- PT và hệ PT

	2. PT quy về PT bậc nhât, bậc hai
	Kĩ năng […] Biết giải các BTNDTT
 đưa về PT bậc nhất, bậc hai bằng cách lập PT
	Ví dụ: Một người dùng 300 nghìn đồng để đầu tư sản xuất thủ công. Mỗi SP  người đó được lãi 1.500 đồng. Sau một tuần, tính cả vốn lẫn lãi người đó có 1.050 nghìn đồng. Hỏi trong tuần đó, người ấy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm

	3. PT và hệ PT bậc nhất nhiều ẩn
	Kĩ năng […] Biết giải các BTNDTT đưa về việc lập và giải hệ PT bậc nhất hai ẩn, ba ẩn
	Ví dụ: Một đoàn xe gồm 13 xe tắc xi tải chở 36 tấn xi măng cho một công trình xây dựng. Đoàn xe chỉ gồm có hai loại: xe chở 3 tấn và xe chở 2,5 tấn. Tính số xe mỗi loại. 

	IV- Bất đẳng thức, bât PT

	3. Dấu của nhị thức bậc nhất
	Kĩ năng […] Giải được một số BTNDTT dẫn tới việc giải bất PT
	

	V- Thống kê 

	1. Bảng phân bố tần số - tần suất. Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp 
	Kiến thức: Hiểu các khái niệm: tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu (mẫu số liệu) thống kê, bảng phân bố tần số - tần suất […]
	[…] Việc giới thiệu ND được thực hiện đồng thời với các BTNDTT

	VII. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

	2. Các hệ thức lượng trong tam giác
	Kĩ năng […] Biết vận dụng kiến thức giải tam giác vào các BTNDTT.
	Ví dụ . Hai địa điểm A, B cách nhau bởi một hồ nước. Người ta lấy một địa điểm C và đo được góc BAC bằng 75, góc BCA bằng 60, đoạn AC dài 60 mét. Hãy tính khoảng cách từ A đến B.


Hình 3. Tóm tắt mục tiêu của CT môn Toán 10 liên quan đến các BTNDTT

Theo khái niệm kĩ năng trong cuộc sống được trình bày ở trên, CT Toán PT nhấn mạnh và coi việc giải các BTNDTT sẽ góp phần hình thành và phát triển các kĩ năng này. Các BTNDTT được đưa vào các chủ đề quen thuộc từ cấp TH Cơ sở mỗi khi việc áp dụng tri thức Toán học trong cuộc sống được nói đến. Đó là DH các ND PT và hệ PT (bậc nhất, bậc hai), DH việc đo đạc thể tích, diện tích, khoảng cách của các hình hình học trong cuộc sống. Các BTNDTT liên quan đến các NDDH mới được đề cập ở THPT như hàm số bậc hai, góc và cung lượng giác (phần Đại số) hoặc PP tọa độ trong mặt phẳng (phần Hình học) hầu như không được giới thiệu. HS do đó không có cơ hội để hình thành và phát triển các kĩ năng áp dụng Toán học vào cuộc sống trong các lĩnh vực khác của Toán học. 

Các mục tiêu này được thể hiện trong SGK như thế nào? Mục tiêu CT nhấn mạnh kĩ năng “biết giải các BTNDTT’’, vậy chúng được triên khai trong SGK như thế nào? SGK có tăng cường đưa các BTNDTT vào các NDDH khác không?

III.3. Quy trình dạy học trong sách giáo khoa 

Trong SGK, các BTNDTT được đưa vào đúng theo thứ tự các chương được chỉ ra trong CT của bộ GD & ĐT (chương III, IV, V phần Đại số, chương VII phần hình học). Tuy nhiên trong các chương này số lượng các BT thực tế trong SGK còn khá khiêm tốn. Phần Đại số, nếu không kể 21 BT trong chương Thống kê mà ở đó các số liệu thống kê được lấy từ các ví dụ thực tế thì trên tổng số 167 BT chỉ có 9 BTNDTT, chiếm gần 5,4%. Phần Hình học, trong tổng số 118 BT được giới thiệu chỉ có 3 BTNDTT chiếm gần 2,5%. Các BT này tập trung chủ yếu một số chương như chương “PT và hệ PT” phần Đại số có 7 BT
, chương “Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dung” có 3 bài. Như vậy cơ hội để HS giải các BT này và qua đó có thể rèn luyện các kĩ năng ứng dụng Toán học trong thực tế là rất ít. Các BT có ND thực tế chủ yếu liên quan đến chủ đề DH “Giải BT bằng cách lập PT” (trong Đại số) hoặc “Giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc” (trong Hình học). 

Quy trình giải các BTNDTT này được chỉ dẫn một cách “ngầm ẩn” theo các bước được đưa một cách tường minh bắt đầu từ CT Toán 8 như sau (SGK Toán lớp 8, trang 25): Tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình: Bước 1. Lập PT: Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số; Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết; Lập PT biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng; Bước 2. Giải PT; Bước 3. Trả lời. 

Quy trình được phát biểu lại trong sách GV Toán 9 (trang 60) như sau: “1.Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn; 2.Biểu diễn các dữ kiện chưa biết qua ẩn; 3.Lập PT; 4.Giải PT; 5.Trả lời”. Các bước này không được đưa ra trong SGK, lớp 9 cũng như lớp 10. Như vậy kĩ năng áp dụng Toán học vào cuộc sống mà HS phải lĩnh hội chủ yếu là kĩ năng lập và giải PT từ một BT có ND thực tế, trong đó kĩ năng “lập PT” bị coi nhẹ hơn so với kĩ năng “giải PT”. Tuy nhiên chúng ta đều biết một trong những kĩ năng quan trong để áp dụng Toán học trong cuộc sống chính là việc chuyển từ các BTNDTT về các mô hình Toán học, nói cách khác là “lập PT” chúng. Việc giải BTNDTT bằng cách lập PT được đặt trong hệ thống DH như sau (tham khảo Coulange 1998):


Hình 4. Hệ thống DH các BTNDTT giải bằng cách lập phương trình

Phân tích các BTNDTT được giải bằng cách lập phương trình cũng cho thấy kĩ năng “lập PT” cũng chịu nhiều ràng buộc chặt chẽ và thường tuân theo quy tắc “đề bài hỏi cái gì thì ta đặt cái đó là ẩn”. Ví dụ: 

“Trong BT trên, ta thấy có hai đại lượng chưa biết là chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của số cần tìm. […] Vậy ta có thể giải BT đã cho như sau: Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x, chữ số hàng đơn vị là y. […]” (SGK Toán 9, tập 2 trang 20). Như vậy việc lập PT, khâu quan trọng trong DH các BTNDTT và từ đó DH mô hình hóa, được chỉ dẫn từng bước không phát huy được tính sáng tạo của HS để thông qua đó hình thành các kĩ năng áp dụng Toán học vào cuộc sống.   

III. Quy trình dạy học giải các BTNDTT 

Các bước thực hiện trong DH giải các BTNDTT có thể được mô tả như sau: Bước 1. Chuyển các BTNDTT về các BT Toán học bằng việc xây dựng một mô hình Toán học của thực tiễn thông qua việc “Dịch” các yếu tố thực tiễn sang ngôn ngữ Toán học; Bước 2. Giải các BT Toán học; Bước 3. “Dịch” câu trả lời của BT Toán học sang câu trả lời của BTNDTT.

Quy trình DH các BTNDTT được Coulange (1998) mô tả trong sơ đồ sau:


Hình 5. Một quy trình DH giải các BTNDTT

IV. Kết luận

Trong DH Toán học giải BTNDTT để từ đó rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề sẽ góp phần hình thành và phát triển các kĩ năng cuộc sống. Trong CT Toán đại trà lớp 10, sự không phong phú về thể loại cũng như các ràng buộc “ngầm ẩn” chặt chẽ về quy trình giải sẽ hạn chế việc hình thành các kĩ năng này. DH giải các BT loại này cần nhắm đến dạy học mô hình hóa và bằng mô hình hóa vì mô hình hóa các vấn đề thực tiễn trong các tri thức tương ứng là một kĩ năng cuộc sống cần thiết trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Hơn nữa trong DH Toán, tri thức Toán học cần truyền thụ có thể nảy sinh qua quá trình giải quyết các BTNDTT theo quy trình: BTNDTT ( Xây dựng mô hình Toán học ( Câu trả lời cho BTNDTT ( Tri thức cần truyền thụ ( Vận dụng tri thức này để giải các BTNDTT.
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� Chúng tôi nhấn mạnh bằng chữ in nghiêng.


� ND các bài toán này tương tự với các bài toán cùng loại đã được đưa vào CT môn Toán lớp 9.





